TuÇn 28                                  Ngàysoạn:13.3.2018        

                                                Ngày dạy:Thø hai ngày 19  tháng 3 năm 2018
TiÕt1                                                 CHÀO CỜ

TiÕt2+ 3.                                        TIẾNG VIỆT
Nguyên âm

        Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 3 từ trang 37 đến trang 41

TOÁN
     


Tiết 109: Giải toán có lời văn (T148).

I. Mục đích yêu cầu
- Biết cách giải toán có văn sử dụng phép tính trừ (BT cho biết gì?,bài toán hỏi gì?,trình bày bài giải gồm: câu lời giải,phép tính,đáp số).
- Rốn kĩ năng giải toán có văn, kĩ năng trình bày bài giải.

- H tích cực, chăm chỉ học giải toán.

II. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ minh hoạ bài toán và các bài tập 1;2;3 SGK.
III.Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Tính: 9-5 =      8-3 =      16-4 =

	2.Bài mới

 a,Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
b, Hướng dẫn HS hoạt động:
	- nắm yêu cầu của bài.

	* Hoạt ®éng1:Hướng dẫn HS XD kiến thức . (10’).
	- hoạt động cá nhân.


	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh nêu bài toán.
 -Bài toán cho  biết gì? Ta cần phải tìm gì? GV tóm tắt nên bảng.
	- nêu yêu cầu bài toán 

- cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con, tìm xem còn mấy con.

- nhìn tóm tắt nêu lại đề bài.

	- Yêu cầu HS tự giải, GV quan sát thấy em nào chưa biết làm thì hướng dẫn em đó cách làm.

- Đưa ra bài giải mẫu để HS đối chiếu bài giải của mình.

Chốt: Bài giải gồm: câu lời giải, phép tính và đáp số.
	- giải và chữa bài, em khác nhận xét bài của bạn.

- so sánh để nhận ra cách trình bày cho đẹp, cho đúng.
.

	*Hoạt động3: Luyện tập (20’). 
	

	Bài1: Gọi HS  đọc đề bài.

- Gọi HS nêu tóm tắt.
	- HS  đọc đề, tự tìm hiểu bài toán theo câu hỏi tìm hiểu 
- nêu tóm tắt 
-Trình bày bài giải

	- Yêu cầu HS giải và chữa bài.
	- giải vào vở, một em lên bảng trình bày, em khác nhận xét bổ sung cho bạn. Có thể đưa ra nhiều câu lời giải khác nhau. 

	Bài 2;3: Tiến hành tương tự bài 1.
	


3: Củng cố- dặn dò (5’)

-GV, HS hệ thống kiến thức

- Bài giải gồm những bước gì? Khi nào thì ta sử dụng tính trừ?

- Nhận xét- Dặn dò.

 

Buổi chiều TiÕt 1:                 TIẾNG VIỆT*
 LUYỆN TẬP;NGUYÊN ÂM. 

I.Mục đích yêu cầu.

-HS nghe viết bài:Mựa xuân, biết cách nghe để viết cho đúng, biết làm bài tập chích tả trong VBT thực hành.
- Viết chính xác, không mắc lỗi bài: Mùa xuân, tốc độ viết tối thiểu 2 chữ / 1 phút.

-Yêu thích môn học, say mê luyện viết.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi các bài tập.

- Học sinh: Vở 
III.Các hoạt động dạy- học:

1.Kiểm tra bài cũ.
- Hôm tr​ước viết bài gì?.
2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

*Hoạt động 1: H​ướng dẫn HS tập viết.

- GV viết bảng đoạn văn cần chép. 
- HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân, tập thể.

- GV chỉ các tiếng: “con én, cỏ non xanh, cành lê trắng, tảo mộ..., ”.
- HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.

- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn. 

- Cho HS nghe viết vào vở, GV hư​ớng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm…

- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.

- GV chữa trên bảng những lỗi khó trên bảng, yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở..

*Hoạt động 2: Hư​ớng dẫn HS  làm bài tập trong Vở BT thực hành trang 19.

a. Em vẽ rồi đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích 

b.Đúng ghi ®, sai ghi s vào     .

c.Em điền u/o vào chỗ trống cho đúng.

d. Viết vào chỗ trống trong bảng ( theo mẫu)

e. Chọn u/o điền vào chỗ trống.

- HS nêu yêu cầu bài tập. 

- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hư​ớng dẫn cách làm.

- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

3. Củng cố - dặn dò.
- Đọc lại bài chính tả vừa viết.

- Nhận xét giờ học.  


Tiết 2                                           Toán*
                          Luyện tập: Giải toán có lời văn

I Mục đích yêu cầu 
- Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn sử dụng phép tính trừ.

- Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn.

- Yêu thích học toán.

 II chuẩn bị  

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Kiểm tra bài cũ.

- Các b​ớc khi giải bài toán có văn.

2.Bài mới: Làm bài tập. 

Bài1:  Lan có 10 cái kẹo, Lan cho bạn 3 cái kẹo. Hái Lancßn lại mấy cái kẹo?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài 2:  Nhà Lê có1chục  quả trứng, mẹ đem biếu bà 7 quả. Hỏi nhà Lê  còn lại mấy quả trứng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài3: Đàn vịt có 15 con, 5 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con vịt chưa vào chuồng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

giải lao5’

Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt sau:


Có                       :  20 viên bi

Cho các bạn:10 viên bi 

Còn lại                : .... viên bi?

- GV gọi HS đọc tóm tắt, nêu thành đề toán, yêu cầu HS tự nêu lời giải sau đó làm vào vở.

- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

3. Củng cố- dặn dò
.- Thi viết số tính nhanh.

-Nhận xét giờ học                                
               
                                                Ngàysoạn:13.3.2018        

                                                Ngày dạy:Thø ba ngày 20  tháng 3 năm 2018
Chiều TiÕt 1:                                TIẾNG VIỆT*
 LuyÖn TẬP :QUAN HỆ ÂM CHỮ. 

I.Mục đích yêu cầu.

-HS nghe viết bài: An Dương Vương, biết cách nghe để viết cho đúng, biết làm bài tập chích tả trong VBT thực hành.
- Viết chính xác, không mắc lỗi đoạn văn “ An Dương Vương…còn một mống” của bài: An Dương Vương, tốc độ viết tối thiểu 2 chữ / 1 phút.

-Yêu thích môn học, say mê luyện viết.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi các bài tập.

- Học sinh: Vở 
III.Các hoạt động dạy- học:

1.Kiểm tra bài cũ.
- Hôm tr​ước viết bài gì?
2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

*Hoạt động 1: H​ướng dẫn HS tập viết.

- GV viết bảng đoạn văn cần chép. 
- HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân, tập thể.

- GV chỉ các tiếng: “Cổ Loa, Rùa vàng, lẫy nỏ, ”. HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.

- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn. 

- Cho HS nghe viết vào vở, GV hư​ớng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm…

- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.

- GV chữa trên bảng những lối khó trên bảng, yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở..

*Hoạt động 2: Hư​ớng dẫn HS  làm bài tập trong Vở BT thực hành trang 13.

a. Em đưa các âm vào vị trí thích hợp của mô hình( theo mẫu).

b.Đúng ghi ®, sai ghi s vào     .

c.Em điền c/k vào chỗ trống cho đúng.

d. Viết vào chỗ trống trong bảng ( theo mẫu)

e. Chọn ng/ngh điền vào chỗ trống.

- HS nêu yêu cầu bài tập. 

- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hư​ớng dẫn cách làm.

- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

3. Củng cố - dặn dò.
- Đọc lại bài chính tả vừa viết.

- Nhận xét giờ học.  


Tiết 2                                           Toán*
                          Luyện tập: Giải toán có lời văn

I Mục đích yêu cầu 
- Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn sử dụng phép tính trừ.

- Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn.

- Yêu thích học toán.

 II chuẩn bị  

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Kiểm tra bài cũ.

- Các b​ớc khi giải bài toán có văn.

2.Bài mới: Làm bài tập. 

Bài 1:  Nhà Tâm có 18 cây mía, mẹ đã bán 6 cây mía,. Hái Nhà Tâm còn lại mấy cây mía?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài 2:  Nhà Lan  có1chục  quả trứng, mẹ đem biếu bà 5 quả. Hỏi nhà Lan  còn lại mấy quả trứng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài3: Đàn gà có 15 con, 3 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con vịt chưa vào chuồng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

giải lao5’

Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt sau:


Cã                       :  50 quyển vở

Cho các bạn:20 quyển vở
            Còn lại                : ....? quyển vở
- GV gọi HS đọc tóm tắt, nêu thành đề toán, yêu cầu HS tự nêu lời giải sau đó làm vào vở.

- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

3. Củng cố- dặn dò
.- Thi viết số tính nhanh.

-Nhận xét giờ học               

                                                Ngàysoạn:13.3.2018        

                                                Ngày dạy:Thø Tư ngày 21  tháng 3 năm 2018
  TiÕt1+2.                                      TIẾNG VIỆT
VẦN

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 3 từ trang 45 đến trang 48.


Tiết3                                                     TOÁN
     



                Luyện tập.

I.Mục đích yêu cầu. 

 Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn.

-Rốn  kĩ năng giải toán và trình bày bài giải toán có văn bằng 1 phép tính trừ.
-  Tích cực, chăm chỉ trong giờ học toán.
II .Chuẩn bị  

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
III.Các hoạt động dạy học: 

1.Kiểm tra bài cũ.

- Tính: 14 – 4=                9 – 5 =            15 – 4 =

	2.Bài mới: Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	*Hoạt động 1: Luyện tập.
	

	Bài1: Gọi HS  đọc đề.
	- HS tự đọc đề bài và hoàn thành phần tóm tắt. 

	- Muốn biết Lan còn bao nhiêu cái thuyền ta làm tính gì? Lấy số nào trừ đi số nào?

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn, em nào có câu lời giải khác?
	- trả lời sau đó giải bài toán vào vở, một em lên bảng chữa bài.

-  nêu các lời giải khác nhau.

	Bài 2: Tiến hành tư​ơng tự bài tập số 1. Như​ng yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán.
	- HS tự tóm tắt bài toán sau đó giải vào vở rồi chữa bài, em khác nêu lời giải khác.

	Bài 3: Tiến hành t​ương tự bài tập số 2. Nh​ưng chú ý HS ghi danh số là đơn vị đo độ dài “cm”.
	- tóm tắt và giải bài toán, sau đó chữa bài.

	Bài 4: Treo hình vẽ và phần tóm tắt bài toán lên bảng. Gọi HS khá nêu đề bài.
	- dựa vào tóm tắt nêu thành đề bài.

	- Muốn tìm số hình tròn không tô màu em làm thế nào?
	- lấy 15 – 4.

	- Yêu cầu HS tự giải và chữa bài.

- Gọi HS giỏi dựa vào hình vẽ nêu đề toán khác mà phải sử dụng phép tính cộng khi giải.

- Về nhà em giải bài toán của bạn nêu.
	- em khác nhận xét  và nêu các lời giải khác nhau.

- có 11 hình tròn trắng, và 4 hình tròn xanh. Hỏi tất cả có bao nhiêu hình tròn?


3. Củng cố- dặn dò.

- Nêu lại các phần khi trình bày bài giải toán có văn.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem tr​ớc bài: Luyện tập chung.

 TiÕt 4                                       TỰ NHIÊN- XÃ HỘI
                                                Bài 28: Con muỗi.

I. Mục đích yêu cầu.

- Biết đư​ợc nơi sống của muỗi, một số tác hại của muỗi, một số cách diệt trừ muỗi.

- Quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận bên ngoài của con muỗi.
*Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về muỗi.

-Kĩ năng bảo vệ;Tìm kiếm các lựa chọn và xác định cách phòng tránh muỗi thích hợp.

-Kĩ năng làm chủ bản thân:Đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bản thân và tuyên truyền với gia đình cách phòng tránh muỗi.

-Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người cùng phòng trừ muỗi.
- Có ý thức tham gia diệt muỗi và thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt.

 II. Chuẩn bị. 

- Giáo viên: Tranh con muỗi phóng to.

III.Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ.

- Con mèo gồm có những bộ phận nào?

- Nuôi mèo có ích lợi gì?

2.Bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài         - HS đọc đầu bài. 
	*Hoạt động 1:Quan sát con muỗi.
	- hoạt động theo cặp.

	- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát xem muỗi có hững bộ phận nào? Muỗi di chuyển nh​ư thế nào? Cái vòi muỗi để làm gì?…
	- muỗi có đầu thân cánh, vòi muỗi để hút máu, muỗi bay bằng cánh, thân muỗi mềm, con muỗi rất bé…

	KL: Muỗi là động vật bé hơn con ruồi, nó bay bằng cánh, đậu bằng chân, nó dùng vòi hút máu ngư​ời, động vật để sống…
	- theo dõi.


	*Hoạt động 2. Chơi trò chơi diệt muỗi.
	

	- Gọi lớp tr​ưởng lên điều khiển các bạn chơi.
	- chơi theo sự điều khiển của lớp tr​ởng.

	*Hoạt động3: Tìm hiểu tác hại của muỗi và cách diệt muỗi .
	- thảo luận nhóm.

	- Chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm:

   Nhóm 1-2: muỗi th​ường sống ở đâu? Vào lúc nào em th​ờng nghe thấy tiếng muỗi vo ve và hay bị muỗi đốt?

   Nhóm 3- 4: bị muỗi đốt gây tác hại gì? Kể tên một số bệnh do muỗi truyền?

   Nhóm 5-6: Trong SGK vẽ những cách diệt muỗi nào? Em còn biết cách nào khác? Cần làm gì để tránh bị muỗi đốt?
	- muỗi sống ở chỗ ẩm ​ớt tối tăm, lúc tối muỗi hay bay ra và đốt ng​ười…

- muỗi đốt sẽ hút hết máu ng​ười, gây ngứa , truyền một số bệnh…

- phun thuốc diệt muỗi, dọn về sinh sạch sẽ, phát quang bụi rậm, thả cá vào bể n​ước,… khi ngủ phải mắc màn…

	KL: Nêu lại tác hại của muỗi và các cách diệt muỗi.
	- theo dõi


3.Củng cố- dặn dò.
- Con muỗi có tác hại gì? 
-Muốn tránh muỗi đốt em cần làm gì ?

  Chiều   Tiết1:                                Tiếng Việt*
                                                   LUYỆN TẬP: VẦN
I.Mục đích yêu cầu:


- HS nắm chắc mô hình tiếng có 2 phần: phần đầu, phần vần.

-HS biết vận dụng ghi mô hình tiếng  thể hiện 5 mẫu vần trên mô hình.
-HS say mê học T.V.

II. Chuẩn bị
- VBT TV1
-Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:

1. Thực hành:Ngữ âm
T: Tìm tiếng có vần “mẫu 1” vẽ mô hình

H: Tìm tiếng có vần“ mẫu 1” vẽ mô hình. 
-Đọc trên mô hình 
T: Tìm tiếng có vần “mẫu 2” vẽ mô hình

H: Tìm tiếng có vần “mẫu 2” vẽ mô hình. 
-Đọc trên mô hình 
T: Tìm tiếng có vần “mẫu 3” vẽ mô hình

H: Tìm tiếng có vần “mẫu 3” vẽ mô hình. 
-Đọc trên mô hình

T: Tìm tiếng có vần “mẫu 4” vẽ mô hình

H: Tìm tiếng có vần“ mẫu 4” vẽ mô hình.
- Đọc trên mô hình 
T: Tìm tiếng có vần “mẫu 5” vẽ mô hình

H: Tìm tiếng có vần“ mẫu 5” vẽ mô hình. 
-Đọc trên mô hình

2.Thực hành: Đọc

Cho HS đọc và làm BT thực hànhTV

-HS đọc thầm

-HS đọc thành tiếng( câu, đoạn, bài)

T:Nhận xét – chữa
-Hs làm bài tập

T:Nhận xét – chữa
3. Củng cố- dặn dò:
-Gv, hs : hệ thống kiến thức-Nhận xét tiết học, dặn dò
Tiết 2                                       Tiếng Việt*
Luyện viết TIẾNG CÓ ÂM VẦN ĐÃ HỌC 

I.Mục đích yêu cầu 

-HS tập chép khổ thơ thứ 3 của bài: “Trâu ơi”, biết cách đọc để chép cho đúng, điền đúng vần: iªu/ yêu, âm c/k.

-  Nghe, viết chính xác, không mắc lỗi bài thơ của bài viết, tốc độ viết tối thiểu 2 chữ / 1 phút.

- Yêu thích môn học, say mê luyện viết.

 II.chuẩn bị  

- Giáo viên: Bảng phụ ghi các bài tập.

- Học sinh: Vở chính tả.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

1.Kiểm tra bài cũ.

- Hôm tr​ước viết bài gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: Việt Nam, trăng khuyết.

2.bài mới: Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

* Hoạt động 1: Hư​ớng dẫn HS tập chép.

- GV viết bảng đoạn văn cần chép.

- HS nhìn bảng đọc lại đoạn văn đó, cá nhân, tập thể.

- GV chỉ các tiếng: “ruộng, nghiệp, nông gia, quản công”. HS đọc, đánh vần cá nhân các tiếng dễ viết sai đó, sau đó viết bảng con.

- GVgọi HS nhận xét, sửa sai cho bạn.

- Cho HS tập chép vào vở, GV hư​ớng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm

- GV đọc cho HS soát lỗi và chữa bài bằng bút chì trong vở.

- GV chữa trên bảng những lỗi khó trên bảng, yêu cầu HS đổi vở cho nhau và chữa lỗi cho nhau ra bên lề vở..

                               giải lao5

*Hoạt động 2: H​ướng dẫn HS  làm bài tập chính tả.

Điền vần “iªu” hoặc “yêu”      buổi  ch….     ….. cầu         
- HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV treo bảng phụ có chép sẵn nội dung bài tập, hư​ớng dẫn cách làm.

- HS làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét sửa sai cho bạn.

Điền chữ “c” hoặc “k”      …iên nhẫn      con …ông
- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

3.Củng cố dặn dò.
- HS đọc lại bài. GV nhận xét tiết học.

Tiết 3                                           Toán*
                          Luyện tập: Giải toán có lời văn

I Mục đích yêu cầu 
- Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn sử dụng phép tính trừ.

- Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn.

- Yêu thích học toán.

 II chuẩn bị  

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Kiểm tra bài cũ.

- Các b​ớc khi giải bài toán có văn.

2.Bài mới: Làm bài tập. 

Bài1:  Lam có 8 viên bi, Lam cho Ban 5 viên bi. Hỏi Lam còn lại mấy viên bi?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài 2:  Gà nhà Linh đẻ đ​ợc 10 quả trứng, mẹ đem biếu bà 7 quả. Hỏi nhà Linh còn lại mấy quả trứng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Bài3: Đàn gà có 17 con, 7 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà ch​a vào chuồng?
- HS đọc đề bài, nêu câu lời giải, phép tính giải, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

giải lao5’

Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt sau:


Có                       :  50 cái kẹo


Chia cho các bạn: 30 cái kẹo


Còn lại                : .... cái kẹo?

- GV gọi HS đọc tóm tắt, nêu thành đề toán, yêu cầu HS tự nêu lời giải sau đó làm vào vở.

- Gọi HS chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

3. Củng cố- dặn dò
.- Thi viết số tính nhanh.

-Nhận xét giờ học                                
                                          
                                                Ngàysoạn:13.3.2018        
                                                Ngày dạy:Thø năm ngày 22  tháng 3 năm 2018
  TiÕt  2+3.                                      TIẾNG VIỆT
        Luật chính tả về phiên âm

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 3 từ trang 50 đến trang 53.


Tiết 4                                                   TOÁN
     



 Tiết112: Luyện tập chung (T152).

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kiến thức về giải toán có văn.Biết lập đề toán theo hình vẽ,tóm tắt đề toán,biết cách giải và trình bày bài giải.
- Rốn kĩ năng giải toán có văn, kĩ năng nêu đề toán. Biết lập đề toán theo hình vẽ,tóm tắt đề toán,biết cách giải và trình bày bài giải.
-  Tích cực, chăm chỉ trong giờ học toán.

II.Chuẩn bị:

- Tranh vẽ minh hoạ bài tập 2.
III.Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tính: 14 + 3 =                    14 – 3 = 

	2. Bài mới.
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	. Hoạt động 2: Làm bài tập (30’).
	- hoạt động cá nhân.

	Bài 1 a): Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
	- HS tự nêu yêu cầu, sau đó điền số vào chỗ chấm để có đề toán, rồi tự giải và HS chữa bài. 

	Chốt: Khi phép tính giải là tính cộng thì câu hỏi của bài là gì?
	- “hỏi tất cả có bao nhiêu” hay “mấy”?


	Bài 1 b):  HS nêu yêu cầu?

- HS nêu đề bài khác có thể giải bằng phét tính cộng?
	- HS tự nêu yêu cầu, sau đó điền số vào chỗ chấm để có đề bài, 

- nêu đề bài 


	Chốt: Khi bài toán có câu hỏi như thế nào thì khi giải phải sử dụng phép tính trừ?
	- “hỏi còn lại mấy con? ”.


	Bài 2: yêu cầu HS quan sát để nêu thành bài toán?

- Gọi hai HS khác có cách đặt đề toán khác nhau lên bảng tóm tắt và giải.


	- vài em nêu các đề toán khác nhau, sau đó tóm tắt bài toán và từ giải rồi chữa bài.(nhóm 2HS)




3. Củng cố- dặn dò (5’)

- Nhận xét giờ học.

-  Học lại bài, 
                                                     Ngàysoạn:13.3.2018        
                                                Ngày dạy:Thø sáu ngày 23  tháng 3 năm 2018
  TiÕt1+2.                                      TIẾNG VIỆT
Tên thủ đô

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 3 từ trang 53 đến trang 56.


Tiết 3                                          Sinh  hoạt lớp.
I.Mục đích yêu cầu.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt độnghọc tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, háI hoa dân chủ…)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giảI quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II-Chuẩn bị 

-Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.
III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.
2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.
a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướng cho hoạt động tuần sau.

- GV tổ chức cho HS S H theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ…)
b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết  điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.
3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

5. Phương hướng uần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

6. Tổ chức sinh nhật:

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT giới thiệu  tên các bạn sinh nhật  trong tháng. Sau đó mời các bạn có tên lên trước lớp.

-  Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp cùng hát bài hát: Chúc mừng sinh nhật để choc mừng các bạn.

- Các bạn trong lớp nói lời choc mừng, tặng quà các bạn.

- GV nói lời choc mừng HS.

- Các bạn được tổ chức sinh nhật đáp lại lời cảm ơn.

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

